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Ch­¬ng 3 ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP  ĐIỀU KHIỂN HIỆN ĐẠI CHO QUÁ TRÌNH GIA NHIỆT
§ặt vấn đề


 Trong chương 2 ta đã lựa chọn được phương pháp điều khiển cho quá trình gia nhiệt. Để đánh giá và kết luận một cách chính xác ván đề thì ta phải ngiên cứu ứng dụng cụ thể vào một đối tượng .Trong chương 3 này ta đi nghiên cứu hệ thống cụ thể và tiến hành mô hình hoá và mô phỏng hệ thống để đưa ra các kết luận cuối cùng.
3.1. THIẾT KẾ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG ỔN ĐỊNH NHIỆT ĐỘ VÀ LƯU TỐC BỒN NƯỚC
3.1.1. Đối tượng

Ta cần điều khiển dòng nước ra từ một bồn nước. Bồn nước gồm một đầu vào là dòng nước lạnh, một đầu vào là dòng nước nóng. Đầu ra sẽ là hỗn hợp của hai dòng nước nóng và lạnh. Yêu cầu đặt ra là phải giữ nhiệt độ và tốc độ của dòng nước ra không đổi ở một giá trị xác định trước.


H×nh 3.1 Mô hình hệ thống
3.1.2. THIẾT KẾ SƠ ĐỒ ĐIỀU KHIỂN HỆ  THỐNG                                       
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Hình 3.2 Sơ đồ cấu trúc hệ thống điều khiển

a. Thiết kế van nước lạnh
Van nước gồm một biến vào: là tốc độ đóng/mở van, hai biến ra là nhiệt độ và tốc độ của dòng nước.

Nhiệt độ của dòng nước lạnh là 10oC.

Ngõ vào tốc độ đóng/mở van sau khi qua khâu tích phân rồi được qua khâu khuếch đại bão hoà.

Hàm f(u) của khâu bão hoà được xác định theo công thức:

k.u(1).(k.u(1)(u(2)) + u(2).(k.u(1)>u(2))

Với k.u(1) là tín hiệu ra sau khâu tích phân,

u(2) tốc độ cực đại của van.

+ Khi k.u(1) ( u(2) thì đầu ra là k.u(1), 
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Hình 3.3 Cấu trúc van nước lạnh

+ Khi k.u(1) > u(2) thì đầu ra là u(2).

b. Thiết kế van nước nóng
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Hình 3.4 Cấu trúc van nước nóng
Tương tự như đối với van nước lạnh. Nhiệt độ của dòng nước nóng là 30oC.

c. Thiết kế khâu lưu tốc đặt trước[image: image4.png]e <id
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Khâu bao gồm tốc độ đặt trước và máy phát tín hiệu thử.

d. Thiết kế khâu nhiệt độ đặt trước
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Khâu bao gồm nhiệt độ đặt trước và máy phát tín hiệu thử.

e. Thiết kế hàm đối tượng
- Hàm lưu tốc:

u(1)+u(3)

Với u(1) là tốc độ của dòng nước nóng.

u(3) là tốc độ của dòng nước lạnh.

- Hàm nhiệt độ:
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Với u(1) là tốc độ của dòng nước nóng.

u(2) là nhiệt độ của dòng nước nóng.

u(3) là tốc độ của dòng nước lạnh.

u(4) là nhiệt độ của dòng nước lạnh.

Chương 4 Mô phỏng hệ thống
Theo yêu cầu của mô hình, ta thiết kế bộ điều khiển mờ có hai ngõ vào và hai ngõ ra. Các biến ngõ vào là Flow và Temp, các biến ngõ ra là Cold và Hot.
4.1 Thiết kế:
Bước 1. Định nghĩa các biến vào ra:

Ta gọi nhiệt độ cần ổn định là to. Giả sử nhiệt độ môi trường cần điều khiển thay đổi trong khoảng (to - k, to + k).

 Sai lệch giữa nhiệt độ cần điều khiển y1 và tín hiệu chủ đạo x1.(Ký hiệu là et):

( et ( (-k, k) oC.

Chọn k=20  ( et ( (-20, 20) oC.

Gọi vo là lưu  tốc dòng nước ra cần giữ ổn  định. Giả sử lưu tốc cần điều khiển thay đổi trong khoảng (vo - V, vo + V). (kg/s)

Sai lệch giữa lưu tốc cần điều khiển y2 và tín hiệu chủ đạo x2.(Ký hiệu là ev):

( ev ( (-V, V) kg/s.

Chọn V=1  ( ev ( (-1, 1) kg/s

Đại lượng đầu vào của bộ điều khiển mờ là tín hiệu sai lệch vận tốc ev và  tín hiệu sai lệch nhiệt độ et.

Để hệ thống đạt được độ chính xác cao (sai lệch tĩnh bằng 0) ta thêm vào khâu tích phân phía sau khối mờ. Và do đó tín hiệu ngõ ra của bộ điều khiển mờ là tốc độ biến đổi công suất dp1 tương ứng với tốc độ đóng mở van  nước nóng và dp2 tương ứng tốc độ đóng mở van nước lạnh.

Giả sử  dp1( (-p, p) kW/s.
            dp2 ( (-p, p) kW/s.

Chọn  p = 1 ( dp1, dp2 ( (-1, 1) kw/s.

Bước 2. Chọn số lượng tập mờ:

Ta chọn 3 giá trị cho các biến đầu vào 

Đối với et: Cold, Good, Hot.

Đối với ev:  Soft, Good, Hard.

Chọn 5 giá trị cho các biến đầu ra: CloseFast, CloseSlow, Steady, OpenSlow, OpenFast.

Bước 3. Xác định hàm liên thuộc: Ta chọn tập mờ có hình thang và hình tam giác cân:

* Rời rạc hóa hàm liên thuộc:

Đối với biến vào sai lệch nhiệt độ et (temp):

(cold=trapmf [–30 –30 –15 0]

(good=trimf [–10 0 10]

(hot=trapmf [0 15 30 30]

Đối với biến vào sai lệch lưu tốc ev (flow):

(soft=trapmf [–3 –3 –0.8  0]

(good=trimf [–0.4  0  0.4]

(hard=trapmf [0  0.8  3  3]

Đối với biến ra tốc độ đóng mở van nước lạnh và nóng:

(CloseFast=trimf [–1  – 0.6  –0.3]

(CloseSlow=trimf [– 0.6  –0.3  0]

(Steady=trimf [–0.3  0  0.3]

(OpenSlow=trimf [0  0.3  0.6]

(OpenFast=trimf [0.3  0.6  1]
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H×nh 4.1 Lưu tốc dòng nước
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H×nh 4.2 Nhiệt độ bồn nước
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H×nh 4.3 Van nước lạnh
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H×nh 4.4 Van nước nóng
Bước 4. Xây dựng các luật điều khiển:
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[image: image12]
Bước 5. Giải mờ:

Dùng phương pháp trọng tâm
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* Đối tượng cần điều khiển:

Gọi to là nhiệt độ đầu ra

vo là vận tốc dòng chảy ngã ra

Tn là nhiệt độ dòng nước nóng

Tl là nhiệt độ dòng nước lạnh

vn là vận tốc dòng nước nóng

vl là vận tốc dòng nước lạnh

Ta có mối quan hệ sau:
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* Sử dụng Matlab Fuzzy để thiết kế bộ điều khiển mờ:
Từ menu Edit, chọn Add Input rồi chọn Add Output. Nhắp vào hình input1, input2, output1, output2 để sửa tên trong ô Name tương ứng (Hình vẽ).
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Nhấp kép vào hình temp để tạo lập các hàm liên thuộc cho biến vào temp.
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H×nh 4.6Tạo lập các hàm liên thuộc cho biến vào

Trong ô Range nhập vào miền xác định của biến. Vào menu Edit để thêm các hàm liên thuộc. 

Trong ô Type, chọn hàm liên thuộc hình thang (trapmf) cho hàm cold và hot, và chọn hàm liên thuộc hình tam giác cân (trimf) cho hàm good.

Ô Param dùng để nhập thông số cho từng hàm khi nhắp vào hàm. Ô Name dùng để đặt tên cho hàm.

Làm tương tự như vậy đối với biến flow.
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Đối với hai biến ra là cold và hot, chọn các hàm liên thuộc là hình tam giác.
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H×nh 4.7 Tạo lập các hàm liên thuộc cho biến ra
Trở lại trong FIS Editor, trong phần Defuzzification chọn phương pháp giải mờ. Chọn phương pháp điểm trọng tâm.
Sử dụng Rule Editor để tạo bảng luật điều khiển cho bộ điều khiển mờ. Từ menu View, chọn Edit Rules để kích hoạt Rule Editor.
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Để kiểm tra lại hoạt động của bộ điều khiển mờ, ta vào menu View, chọn View Rules.
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Tại ô Input, ta có thể nhập các giá trị của biến ngã vào để quan sát các giá trị của biến ngã ra.

Để xem luật điều khiển trong không gian, chọn View Surface trong menu View. Tại Listbox Z(output) có thể chọn cold hay hot để quan sát.

[image: image23.png]Surface

iewer: shower

Fie Edt View Oplons

cold

)

U flow
X (nput: B =] ¥ liput) G <] Zluptl  [oom =
Roids: & ¥ gids: &

Rt Input: [ Help Close.

Ready





H×nh 4.7luật điều khiển trong không gian
Sau khi hiệu chỉnh xong ta xuất file .fis ra Workspace để nạp vào bộ điều khiển mờ trong mô hình Simulink. Các bước xuất file .fis như  sau: 
b1: Lưu tên file vừa thiết kế:  Từ cửa sổ FIS Editor vào File/Export/To disk và lưu tên file trong ô File name sau đó nhấn Save
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b2: Xuất file .fis: Từ cửa sổ FIS Editor vào File/Export/To workspace và lưu tên file vào ô Workspace variable sau đó nhấp OK
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4.2 KẾT QUẢ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG


[image: image26]
Để mô phỏng click đúp vào bộ điều khiển mờ và nạp tên file .fis vừa xuất vào ô FIS Matrix sau đó nhấp OK.
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Mô phỏng với nhiệt độ đặt trước là 23oC. Lưu tốc đặt trước là 0.7m3/h.

+ Đối với tín hiệu thử có sự biến thiên là hàm xung vuông có tần số là
fs1 = 0.3rad/s, biên độ là 0.2m3/h đối với tốc độ dòng nước ra và fs2 = 0.2rad/s, biên độ là 4oC đối với nhiệt độ của dòng nước ra. Ta có các đáp ứng sau:
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H×nh 4.9 Đáp ứng nhiệt độ
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H×nh 4.10Đáp ứng lưu tốc
KẾT LUẬN:

Sau khi sử dụng bộ điều khiển mờ vào điều khiển tự động ổn định nhiệt độ và lưu tốc bồn nước, với kết quả mô phỏng đạt được ta có nhận xét như sau:

 đối với nhiệt độ:

- Với nhiệt độ đặt trước là 230C khi tín hiệu thử thay đổi trong phạm vi từ 190C đến 230C thì đáp ứng đầu ra của nhiệt độ luôn bám sát với thay đổi của tín hiệu thử với sai lêch trong phạm vi tương đối nhỏ khoảng ±0,50C. Còn khi tín hiệu thử thay đổi trọng phạm vi từ 230C đến 270C thì sai lệch giữa đáp ứng đầu ra và tín hiệu thử vào khoảng ±1,50C.

đối với lưu tốc:

        Với lưu tốc đặt trước là 0,7m3/h khi tín hiệu thử thay đổi trong phạm vi từ 0,5m3/h đến 0,9m3/h thì đáp ứng đầu ra của lưu tốc luôn bám sát với thay đổi của tín hiệu thử, giữa đáp ứng đầu ra của lưu tốc luôn bằng tín hiệu va tín thử. Tuy nhiên ở mỗi trạng thái xác lập mới ứng với những thay đổi của lưu tốc luôn tồn tại một thời gian quá độ tương đối dài (khoảng (3(5)s).

độ chính xác

-  Sự biến thiên của đáp ứng lưu tốc và nhiệt độ của nước trong mô hình khảo sát trên là hoàn toàn có thể chấp nhận được đối với một hệ thống điều khiển quá trình gia nhiệt. 

- Khi chọn các tập giá trị mờ và luật điều khiển thích hợp thì luật điều khiển mờ giúp hệ đạt được độ chính xác cao, ngay cả khi giá trị đặt là nhỏ. Khi vị trí đặt lớn hơn định mức, ngoài việc giảm thời gian quá độ, bộ điều khiển mờ còn giảm độ quá điều chỉnh, đặc biệt trong quá trình hãm. 

- Hệ thống mô phỏng ở trên đã được xét với tín hiệu đặt nhỏ, điều đó càng chứng tỏ tính bền vững cao của hệ điều khiển.
BỘ
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H×nh 4.8 Sơ đồ SimulinK
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